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Phương (1996) là 23,66% [39], Trần Thúy và CS 
(1999) là 13,9% [51], Ngô Huy Minh (2002) là 36%. 

Trong nghiên cứu, chúng tôi cũng tìm hiểu thêm 
các lý do mà người dân đã lựa chọn sử dụng thuốc 
YHCT trong CSSK: 

Nhận xét về tính an toàn và không tác dụng phụ 
của thuốc YHCT: Đăk Lăk 43,3%, Bình Định 40,8%, 
Hà Tĩnh 52,8%. Kết quả này cũng phù hợp với NC thực 
trạng sử dụng thuốc và các biện pháp không dùng 
thuốc tại các tỉnh phía Bắc 2008. Tuy nhiên đây cũng 
là một vấn đề cần đặt ra cho ngành y tế, việc đa số 
người dân quan niệm về thuốc YHCT là không độc hại, 
không tác dụng phụ, cộng thêm những hiểu biết chưa 
sâu, chưa chính xác về tác dụng cũng như nguồn gốc 
của thuốc YHCT, mặt khác với tập quán cũng như nét 
văn hóa của các cộng đồng người Việt là chia sẻ kinh 
nghiệm, thông tin và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, 
điều này đôi lúc đã có những chuyện đáng tiếc xảy ra 
ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.  

2. Một số yếu tố chính ảnh hưởng tới việc sử 
dụng thuốc YHCT của người dân trong CSSK ở 3 
tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định và Đăk Lăk. 

- Có mối liên quan giữa việc người dân được cán bộ 
y tế hướng dẫn về thuốc YHCT với việc sử dụng thuốc 
YHCT có ý nghĩa thống kê với (p <0,001; OR = 2,34); 
kết quả này khác biệt với NC năm 2008, qua đây cho 
thấy vai trò của CBYT xã ngày càng được khẳng định 
trong việc phát triển YHCT. 

- Những người có kiến thức về YHCT sử dụng thuốc 
YHCT nhiều hơn những người không có kiến thức về 
YHCT 6,61 lần, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p 
<0,001 

- Người dân sử dụng thuốc YHCT nhiều hơn tại 
TYT có đáp ứng nhu cầu so với TYT không đủ khả 
năng đáp ứng, có ý nghĩa thống kê với (p <0,001 và 
OR = 1,84)  
KẾT LUẬN 
Tỷ lệ người dân đã sử dụng thuốc YHCT để phòng 

và điều trị bệnh trong 6 tháng qua: Đăk Lăk 68,9%, 
Bình Định 65,8% và Hà Tĩnh 66,2%. 

Tỷ lệ người dân lựa chọn sử dụng đơn thuần YHCT 
để chữa bệnh tại cả 03 tỉnh là 18%. 

Tỷ lệ người dân sử dụng thuốc YHCT để chữa bệnh 
và bồi bổ nâng cao sức khỏe chiếm tỷ lệ cao nhất: Đăk 
Lăk 71,3%, Bình Định 60,3%, Hà Tĩnh 63,1%. 

Có mối liên quan giữa việc người dân được cán bộ 
y tế hướng dẫn về thuốc YHCT hoặc có kiến thức về 
YHCT cũng như sự đáp ứng của TYT xã với việc sử 
dụng thuốc YHCT của người dân. 
Summary 
Through researches on 2.815 people’s using 

traditional medicine in public healthcace in Binhdinh, 
Ha Tinh and DakLak province we have noticed that. 

- The percentage of people have used traditional 
medicine for prevention and treatment in the last 6 
months: 68.9% of Dak Lak, Binh Dinh 63,8%, Ha Tinh 
66.2%. 

- The percentage of people simply choose to use 
traditional medicine to cure in the 03 provinces is 18%. 

- Percentage of people use traditional medicine to 
treatment and nourish health promotion highest 
percentage: 71.3% of Dak Lak, Binh Dinh 60.3%, 
63.1% of Ha Tinh. 

- Is there a link between the people of the medical 
staff guidelines on traditional medicine or have 
knowledge of traditional medicine as well as the 
response of communal health stations with the use of 
traditional medicine of the people 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2009 và 2010  
CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC Cổ TRUYỀN Hà Nội 

 

Trần Quốc Hùng - Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội 
 
TÓM TẮT 
Bằng phương pháp nghiên cứu hồi cứu có phân tích 

kết hợp với phương pháp chuyên gia và phỏng vấn sâu 
để đánh giá công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện đa 
khoa y học cổ truyền Hà Nội năm 2009 và 2010, kết 
quả cho thấy: Tổng số lần khám, chữa bệnh năm 2010 
đều thấp hơn năm 2009: tổng số khám năm 2010 đạt 
71.347 lượt bằng 97,6% của năm 2009; số bệnh nhân 
điều trị ngoại trú 1285 ca bằng 73,1% năm 2009, bệnh 
nhân nội trú là 5.857 ca tương đương 87% so với năm 
2009. Các chỉ số thăm dò chức năng và chẩn đoán 

hình ảnh năm 2010 đều cao hơn năm 2009: X-quang 
là 21.841 lượt (2010) bằng 162,9% so với năm 2009, 
Xét nghiệm là 390.594 bằng 127,3% so với năm 2009, 
Siêu âm là 11.004 tăng 26% so với năm 2009… Tổng 
số lần châm cứu năm 2010 là 7242 so với 7587 lần 
của năm 2009; số lần xoa bóp bấm huyệt là 3.752 
(2010) và 5948 (2009); ngày điều trị trung bình/1 bệnh 
nhân là 15,1 ngày (2010) và 13,8 ngày (2009); tổng số 
ca tử vong 2010 là 2 ca, năm 2009 gấp đôi là 4 ca.  
ĐẶT VẤN ĐỀ 
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Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội là một 
trong số ít các bệnh viện y học cổ truyền lại có đầy đủ 
các khoa như bệnh viện đa khoa khác như khoa phụ 
sản, khoa nhi, khoa nội tổng hợp trong đó có điều trị 
bệnh nhân truyền nhiễm, khoa hồi sức cấp cứu’ Do 
đây cũng là một mô hình mới và dù là bệnh viện đa 
khoa sử dụng nhiều thành quả, phương tiện của y học 
hiện đại (Tây Y) nhưng vẫn phát triển trên nền tảng 
của Y học cổ truyền. Chính vì vậy, việc duy trì nghiên 
cứu, đánh giá hoạt động chuyên môn hàng năm của 
bệnh viện đóng vai trò đặc biệt quan trọng để giúp Ban 
giám đốc kiện toàn mô hình tổ chức, qui trình quản lý 
và nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Với nhận thức 
đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài này với 
mục đích đánh giá kết quả khám chữa bệnh của năm 
2009 và 2010 làm cơ sở khoa học giúp Ban giám đốc 
bệnh viện xây dựng kế hoạch, chiến lược quản lý và 
phát triển bệnh viện trong những năm tiếp theo.  
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu trong công trình này là các 

báo cáo công tác chuyên môn hàng tháng, hàng quí và 
báo cáo năm 2009, 2010 của bệnh viện; các hồ sơ, 
bệnh án điều trị nội trú và ngoại trú; cán bộ quản lý các 
cấp khoa, phòng và bệnh viện. 

Nghiên cứu này đã sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu: 

- Phương pháp nghiên cứu hồi cứu có phân tích; 
- Phương pháp tổng kết, thống kê; 
- Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp 

chuyên gia để bàn luận, phân tích số liệu. 
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Bảng 1. Kết quả khám, chữa bệnh ngoại trú năm 

2010 

Chỉ số 
Năm 
2010 

Năm 
2009 

Tỷ lệ % 
(2010/2009) 

Tổng số lần khám 71.347 73.088 97,6% 
Bệnh nhân chuyển viện 922 659 139,9 

Bệnh nhân điều trị ngoại trú 1.285 1.757 73,1 
Số lần châm cứu 7.242 7.587 95,5 
Số lần bấm huyệt 3.752 5.948 63,1 

Nhận xét: Qua bảng trên chúng ta thấy tổng số ca 
khám bệnh năm 2010 ít hơn năm 2009, theo đó số ca 
điều trị ngoại trú, châm cứu, bấm huyệt đều thấp hơn, 
chỉ đạt lần lượt là 73,1%, 95,5% và 63,1% so với năm 
2009. Điều này cũng phản ánh đúng thực tế khi từ 
năm 2010 Sở Y tế thành phố đã có chủ trương thực 
hiện triệt để việc phân tuyến kỹ thuật và Bệnh viện 
đang thực hiện dự án cải tạo để tăng thêm chỉ tiêu 
giường bệnh vào năm 2010 (từ 200 giường lên 230 
giường). Mặt khác thực trạng này cũng phản ánh kết 
quả của đề án 1816 (hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới 
của Bệnh viện đã từng bước phát huy tác dụng. Riêng 
số ca chuyển viện có tăng hơn so với năm 2009 là do 
mặc dù bệnh viện đa khoa nhưng chủ yếu là Y học cổ 
truyền nên nhiều ca bệnh không đúng chuyên khoa 
sâu, hoặc ca nặng, không đúng tuyến nên sau khi 
tiếp nhận xử lý cấp cứu ổn định đã chuyển về đúng 
tuyến hoặc lên tuyến trên để bảo đảm đúng qui định 
và quyền lợi bệnh nhân. 

Bảng 2. Kết quả điều trị nội trú tại bệnh viện đa 
khoa y học cổ truyền Hà Nội năm 2010 

Chỉ số 2010 2009 
Số giường chỉ tiêu 230 200 
Giường thực hiện 245 251 

Chỉ số sử dụng giường (%) 106,3 125,5 
Tổng số bệnh nhân điều trị xuất viện 5.857 6.730 
Ngày điều trị trung bình/1 bn ra viện 15,1 13,8 

Chuyển viện 99 121 
Tử vong 02 04 

 Nhận xét: Năm 2010 số giường chỉ tiêu đã được 
tăng 30 giường nâng tổng số giường chỉ tiêu lên 230 
giường; tuy nhiên số giường thực hiện của năm 2010 là 
245 thấp hơn năm 2009 là 251 giường. Mặc dù vậy chỉ 
số sử dụng giường 2010 thấp hơn năm 2009 mặc dù 
vẫn đạt trên 100% (106,6% so với 125,5%). Kết quả 
này đã giúp cải thiện đáng kể tình trạng nằm ghép cho 
dù số ngày điều trị trung bình/1 bệnh nhân được tăng 
hơn (từ 13,8 ngày ở 2009 tăng lên 15,1 ngày ở 2010). 
Số ca tử vong tại viện cũng chỉ còn 02 ca (01 ca sản 
và 01 ca nhi), giảm 50% so với năm 2009. Kết quả này 
cũng đã phản ánh kết quả của công tác chỉ đạo 
chuyên môn có hiệu quả, như là: tăng cường công tác 
hội chẩn liên khoa, phòng để giải quyết kịp thời bệnh 
nhân nặng, những ca khó, tiên lượng xấu; duy trì giao 
ban chuyên môn hàng ngày và đi buồng đầu tuần; đẩy 
mạnh hoạt động kiểm tra, hậu kiểm việc kê đơn thuốc 
ngoại trú’ 

Bảng 3. Kết quả thăm dò chức năng và chẩn đoán 
hình ảnh 

Chỉ số thăm dò 2010 2009 
Tỷ lệ % 

2010/2009 
X-quang 21.841 13.411 162,9% 

Xét nghiệm 
 (tổng số lần các chỉ tiêu) 

390.594 306.929 127,3% 

Điện tim 4.344 3290  
Nội soi 695 725 95,9% 
Siêu âm 11.004 8.736 126% 

Nhận xét: Qua bảng này chúng ta thấy số các xét 
nghiệm thăm dò chức năng đều tăng mặc dù số lượt 
bệnh nhân khám giảm (xem bảng 1, 2). X-quang tăng 
62,9%, xét nghiệm chung tăng 27,3%, Siêu âm tăng 
26%... chỉ riêng chỉ số nội soi là giảm (4,1%). Kết quả 
này đạt được là do trong năm 2010 Bệnh viện đã 
được tăng cường một số thiết bị chẩn đoán và cận 
lâm sàng, đội ngũ cán bộ chuyên khoa cũng được 
tăng cường về số lượng và đào tạo tăng cường nghiệp 
vụ, chuyên môn. Tuy nhiên, Ban giám đốc cũng cần 
phải kiểm tra, đáng giá một cách hệ thống, bài bản 
xem có sự lạm dụng xét nghiệm ở một khâu, một 
công đoạn nào không, nhất là đối với bệnh nhân 
thuộc diện bảo hiểm y tế 

 Bảng 4. Kết quả kiểm tra chất lượng đơn thuốc 
ngoại trú về an toàn hợp lý trong sử dụng thuốc  

Kết quả đánh giá Tổng số đơn Tỷ lệ % 
Tốt 3903 64,5 
Khá 1892 34,0 

Trung bình 83 1,5 
Tổng 5636 100% 

Nhận xét: Qua kết quả kiểm tra 5636 đơn thuốc 
ngoại trú đã cho thấy có 64,5% đơn thuốc đạt loại tốt 
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về an toàn, hợp lý trong sử dụng thuốc. Tuy nhiên, vẫn 
còn đến 34% đạt loại khá và đặc biệt là 1,5% đạt loại 
trung bình có nghĩa là trong đơn thuốc vẫn còn sai sót 
về chỉ định hoặc hàm lượng hoặc có vị không nên sử 
dụng. Qua kết quả này Ban giám đốc bệnh viện cần có 
kế hoạch tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám 
sát việc kê đơn thuốc cho bệnh nhân kể cả nội và 
ngoại trú. Bên cạnh đó cũng cần có kế hoạch thường 
xuyên đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho 
các bác sỹ khám chữa bệnh tại bệnh viện, đặc biệt chú 
trọng vào việc khắc phục các lỗi thường xuyên mắc 
phải qua các đợt thanh tra, kiểm tra phát hiện ra.  

Bảng 5. Kết quả thực hiện công tác đông dược tại 
bệnh viện 

Chỉ số 2010 2009 
Tỷ lệ % 

2010/2009 
Thuốc thang (số thang) 64.052 70.050 91,4% 
Thuốc sắc (số ấm) 41.035 37.005  

Thuốc bào chế (số thang) 17.400 16.507  
Thuốc pha chế (kg) 6.826,55 6.262  

Nhận xét: qua bảng này chúng ta thấy năm 2010 
các loại thuốc đều tăng so với năm 2009 trừ số thuốc 
thang là có giảm (7,6%). Điều này cũng cho thấy là xu 
hướng chung bệnh nhân ngày càng giảm sử dụng 
thuốc thang truyền thống (chưa bào chế/pha chế) và 
chuyển dịch dần sang thuốc cao đơn hoàn tán và/hoặc 
sử dụng máy sắc tự động. Công tác cung ứng đông 
dược nói riêng và dược phẩm nói chung của bệnh viện 
năm 2010 đã được cải thiện đáng kể so với năm 2009.  

Qua kết quả nghiên cứu ở trên chúng ta thấy công 
tác chữa bệnh năm 2010 đã có thay đổi so với năm 
2009, trong đó phải kể đến mặc dù số giường bệnh chỉ 
tiêu được tăng lên, nhiều trang thiết bị được bổ sung, 
công tác bào chế đông dược được cải thiện đặc biệt là 
tăng cường các loại thuốc bào chế (cao đơn hoàn tán), 
máy sắc thuốc tự động’ nhưng số bệnh nhân khám, 
điều trị ngoại trú, nội trú đều giảm. Kết quả này là do 
nhiều nguyên nhân khách quan như thực hiện chủ 
trương phân tuyến, đề án 1816 chống quá tải bệnh 
viện thì vẫn còn một số nguyên nhân khách quan từ 
phía bệnh viện. Thông qua các buổi thảo luận nhóm, 
phỏng vấn sâu và ý kiến chuyên gia chúng tôi thấy vẫn 
còn tồn tại nhiều hạn chế cả trong quản lý và chuyên 
môn nên chưa thu hút được nhiều bệnh nhân, như là: 

mặc dù là bệnh viện y học cổ truyền nhưng chưa đẩy 
mạnh phương pháp không dùng thuốc trong các khoa 
phòng dẫn đến bệnh nhân chưa thấy sự khác biệt 
nhiều với các bệnh viện đa khoa khác; trong khi đó các 
khoa lại chưa đăng ký được các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật mũi nhọn trong chẩn đoán, điều trị. Bệnh án còn 
chưa chi tiết, tỉ mỉ về Y học cổ truyền (về lý, pháp, 
phương dược). Công tác quản lý bệnh viện; chăm sóc, 
tiếp xúc, giải đáp thắc mắc cho bệnh nhân còn nhiều 
hạn chế; công tác tổ chức, phân công trách nhiệm 
khoa dược chưa rõ rang; khu bào chế, pha chế dược 
liệu’ cần được cải thiện hơn nữa. 
KẾT LUẬN 
Qua công trình nghiên cứu này đã cho chúng ta 

những kết quả sau: 
Tổng số lần khám, chữa bệnh năm 2010 đều thấp 

hơn năm 2009: tổng số khám năm 2010 đạt 71.347 
lượt bằng 97,6% của năm 2009; số bệnh nhân điều trị 
ngoại trú 1285 ca bằng 73,1% năm 2009, bệnh nhân 
nội trú là 5.857 ca tương đương 87% so với năm 2009. 

Các chỉ số thăm dò chức năng và chẩn đoán hình 
ảnh năm 2010 đều cao hơn năm 2009: X-quang là 
21.841 lượt (2010) bằng 162,9% so với năm 2009, Xét 
nghiệm là 390.594 bằng 127,3% so với năm 2009, 
Siêu âm là 11.004 tăng 26% so với năm 2009’ 

Tổng số lần châm cứu năm 2010 là 7242 so với 
7587 lần của năm 2009; số lần xoa bóp bấm huyệt là 
3.752 (2010) và 5948 (2009); ngày điều trị trung 
bình/1 bệnh nhân là 15,1 ngày (2010) và 13,8 ngày 
(2009); tổng số ca tử vong 2010 là 2 ca, năm 2009 
gấp đôi là 4 ca.  
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Tổng hợp và THẨM ĐỊNH các báo cáo adr của Bệnh viện Bạch Mai  

giai đoạn 2009-2011 
 

Trần Nhân Thắng - B�nh vi�n B�ch Mai 
 Tóm tắt 
Mục tiêu: Đánh giá tình hình theo dõi, giám sát và 

báo cáo ADR tại Bệnh viện Bạch Mai; Tổng hợp, phân 
loại các ADR thu thập được theo: Nhóm tuổi, đường 
dùng thuốc, nhóm thuốc sử dụng, các biểu hiện lâm 
sàng, các tổ chức bị ảnh hưởng và các hậu quả để lại 
của ADR; Đối tượng nghiên cứu: các bản báo cáo 
ADR, sổ ghi ADR và bệnh án của các đơn vị thuộc 
Bệnh viện Bạch Mai trong giai đoạn 2009-2011; 
Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu trên các bản báo 

cáo ADR và bệnh án; Kết quả và kết luận: Hoạt động 
theo dõi, giám sát, báo cáo ADR tại Bệnh viện Bạch 
Mai đã trở thành thường quy. Trong giai đoạn 2009-
2011, tất cả các đơn vị đều có báo cáo ADR với tổng 
số 2074 báo cáo, chiếm 0,58% so với số bệnh án; Số 
báo cáo của Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng 
chiếm tỷ lệ cao nhất (8,59-14,16% qua các năm), tiếp 
theo là Trung tâm YHHN (4,11-10,36%) và Trung tâm 
chống độc (4,11-7,52%). ADR xảy ra ở tất cả các lớp 


